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HƯỚNG DẪN DỰ 

PHÒNG TIÊN PHÁT 

BỆNH TIM MẠCH    

Ở PHỤ NỮ

Bs.CKII : Nguyeãn Thanh Hieàn



DÀN BÀI

 Đặt vấn đề:

 ch ở phụ nữ:

 Kế hoạch dự phòng:

 Mục tiêu, kế hoạch thực hiện.

 Các biện phân tầng nguy cơ.

 Cách tiếp cận.

 Biện pháp dự phòng:

 Can thiệp YTNC.

 Can thiệp theo mức nguy cơ từng người.
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 ĐỊNH NGHĨA:

Dự phòng tiên phát là chăm sóc (management) 

lâu dài những người ở mức nguy cơ cao hơn nhưng 

chưa có bằng chứng bị bệnh tim mạch.

Bao gồm:

 Nhồi máu cơ tim.

 Cơn đau thắt ngực.

 (stroke).

 Bệnh mạch máu ngoại biên).

ĐẶT VẤN ĐỀ
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ĐẶT VẤN ĐỀ (tt...)
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ĐẶT VẤN ĐỀ (tt...)



Adapted from Dzau, Braunwald. Am Heart J 1991;121:1244–1263

Tử vong tim mạchNguy cơ tim mạch

ĐTĐ

THA

Hút thuốc 

RL lipid máu

Bệnh tim giai 

đoạn cuối
Xơ vữa mạch

CHUỖI CÁC BIẾN CỐ GÂY RA BỆNH TIM

GIAI ĐỌAN CUỐI  

Suy tim ứ huyết

Giãn thất/

RL chức năng

Tái cấu trúc

NMCT



 Bệnh tim mạch là nguy cơ tử vong hàng đầu ở cả nam

và nữ ở My.õ Chết đột ngột do tim đang tăng dần ở người

dưới 35 tuổi.

 Ít nhất 25% bệnh nhân bị bệnh mạch vành chết đột ngột

hay nhồi máu cơ tim không tử vong là không có dấu

hiệu báo trước.

 Bệnh nhân bệnh mạch vành không triệu chứng có thể

có lợi từ các biện pháp dự phòng tiên phát tích cực.

 Tại Mỹ, > ½ triệu PN tử vong do BMV/năm ( > nam )

với > 2/3 không có dấu hiệu báo trước dự phòng là

caàn thieát.
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ĐẶT VẤN ĐỀ (tt...)

Greenland.P et all.Circulation.2001;104:1863-1867.

U.S.Preventive Services Task Force. Ann Intern Med.2004;140:569-572.



Đặc Điểm BTM Ở Phụ Nữ
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Đặc Điểm BTM Ở Phụ Nữ: RLMM

PN trước mạn kinh có TC thấp hơn so với nam 

cùng tuổi.

Trong thời kỳ mạn kinh: LDL-C tăng 

2mg/dl/năm giữa tuổi 40-60.

Sau mạn kinh: TC tăng 10-20 mg/dl so với tuổi.

PN có xu hướng tăng HDL-C cao hơn.

Tỉ lệ TG tăng/ HDL-C thấp cao hơn nam ( HC 

chuyển hoá nhiều hơn ).

11
Foody.JM et al: Primary Prevention in woman:The Role  of lipid. CME/CE 25/9/2009.  Medscape CME Cardiology.
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Mục tiêu can thiệp

Giảm tỉ lệ bệnh tật và tử vong do 

bệnh tim mạch với tác dụng phụ 

tối thiểu

Kế hoạch dự phòng
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Kế Hoạch Dự Phòng

 Ai cần dự phòng?

 Thời điểm ?

 Dự phòng như thế nào?
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ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BTM Ở BỆNH 

NHÂN KHÔNG TRIỆU CHỨNG

Các vấn  đề cần xác định:

 Yếu tố nguy cơ mạch vành (đặc biệt tiểu đường).

 Tiền sử:

-Nhồi máu cơ tim,đau ngực, suy tim.

-Bệnh mạch máu ngoại vi, đột qụy, suy thận,…

 Hội chứng chuyển hóa.

 Tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm.

 Tình trạng gắng sức.

 Bệnh kết hợp.

Crawford.M.H. et all.Cardiology.2004:35.
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Đánh giá nguy cơ

Tầm soát yếu tố nguy cơ

Mục đích:

Biết mức độ và ý nghĩa      

của các yếu tố nguy cơ

Đề nghị

Bắt đầu từ hơn 20 tuổi

Mỗi năm:

Tiền sử gia đình mắc CHD

Thuốc lá,rượu, chế độ ăn, hoạt 

động thể lực

Mỗi hai năm:

HA,BMI, vòng eo, mạch.

Mỗi 5 năm(nếu có YTNC,mỗi 

2 năm hay khi có bất thường):

CholesterolTP, HDL, ÑH

Pearson.T.A et all.Circilation 2002;106:338-391
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Đánh giá nguy cơ

Đánh giá nguy cơ toàn bộ:

Đối tượng:

Mọi người ≥40 tuổi

Mục tiêu:

Càng thấp càng tốt

Đề nghị

Mỗi 5 năm(hay sớm hơn,2 

năm nếu YTNC thay đổi):

- Người hơn 40 tuổi

- ≥ 2 YTNC

Sử dụng các YTNC theo qui 

định

Tiểu đường hay  nguy cơ 

toàn bộ ≥ 20%: tương đương 

BMV

Pearson.T.A et all.Circilation 2002;106:338-391



Kế hoạch dự phòng

BN không triệu chứng:

Thang điểm Framingham

Raynolds

…

BN có triệu chứng:

Bảng phân tầng nguy cơ theo 

Braunwald

18



THEO FRAMINGHAM

Greenland.P,Gaziano.J.M..N Engl J M 2003;349:465-73



20

Circulation 2009, 120: 1296-1336



Riker.PM: Development and validation of improved algorithms for the assessment of global cardiovascular risk in 

women: the Reynolds risk score. JAMA 2007; 297: 611-619.



Nguy cơ Tiêu chuẩn

Cao Bệnh mạch vành

Bệnh mạch máu não

Bệnh mạch máu ngoại biên

Phình động mạch chủ bụng

Bệnh thận giai đoạn cuối hay bệnh thận mạn

Đái tháo đường

> 20%

Có nguy cơ  1 yếu tố nguy cơ tim mạch gồm:

Hút thuốc lá

Chế độ ăn không tốt

Ít hoạt động

Mập, đặt biệt vòng bụng

Tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm ( bệnh mạch vành < 55 tuổi 

ở nam và < 65 tuổi ở nữ)

Tăng huyết áp

Rối loạn mỡ máu

Bằng chứng tổn thương cơ quan dưới lâm sàng ( vd: vôi hóa động 

mạch vành)

Hội chứng chuyển hóa

Khả năng gắng sức kém trên trắc nghiệm gắng sức và/hoặc bất thường 

hồi phục tần số tim sau gắng sức

Nguy cơ tối ưu < 10% và lối sống khỏe, không có yếu tố nguy cơ

Phân loại nguy cơ bệnh tim mạch ở nữ

Ballantyne.CM: Clinical Lipidology.: A companion to Braunwald’ 



Thang điểm hiệu chỉnh cho nữ của Reynolds

Riker.PM: Development and validation of improved algorithms for the assessment of global cardiovascular risk in women: 

the Reynolds risk score. JAMA 2007; 297: 611-619.



KHẢ NĂNG BỊ BĐMV (PRETEST PROBABILITY): 

DÙNG CHO BN CÓ ĐAU NGỰC

Đau ngực không do 

BÑMV 

CĐTN không điển hình CĐTN điển hình 

Tuổi 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

30 – 39 Thấp Rất thấp TB Rất thấp TB TB 

40 – 49 TB Rất thấp TB Thấp Cao TB 

50 –59 TB Thấp TB TB Cao TB 

60 –69 TB TB TB TB Cao Cao 

 

(Mỗi trị số biểu hiện phần trăm phát hiện BĐMV trên thông tim) 

 Khả năng bị BĐMV: RẤT THẤP: <5%; THẤP: <10%; TB: 10 – 90%; 

CAO: >90% 

 Tài lieäu:ACC/AHA/ACP-ASIM task force report, guidelines for the 

management of patients with chronic stable angina, J Am Coll Cardiol 

1999;33:2092-197 
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Xét nghiệm tầm soát tiếp theo cho bệnh 

nhân nguy cơ TB/cao

ECG GS

MSCT

TEST GS HÌNH ẢNH (XẠ HÌNH, SAT, MRA)

Các biện pháp khác:

 Đo chỉ số cổ chân cánh tay ( Bình thường > 0.9 ).

 Siêu âm động mạch cảnh ( IMT > 0,9mm or có mảng xơ 

vữa ).

 Các dấu ấn sinh học của huyết khối xơ vữa ( hs-CRP, 

MPO…).

 Holter ECG…

European Journal of  Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2003, 10  (Suppl 1): 51-378

Greenland.P et all.Circulation.2001;104:1863-1867.

ESC guideline on the mana ge ment of stable angina pectoris-06
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Xét nghiệm tầm soát tiếp theo cho 

bệnh nhân nguy cơ trung bình, cao
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BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG

Can thiệp YTNC:

Nhóm nguy cơ

Bằng chứng

Can thiệp theo mức nguy cơ từng 

người

Braunwald heart disease. 2008

Mosca.l et all.. J Am Coll Cardiol 2004;43:900-21
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CHIẾN LƯỢC DỰ PHÒNG

Theo mức độ nguy cơ: cập nhật 2009

CHUNG CHO 3 NHÓM:

- Ngưng hút thuốc lá

- Hoạt động thể lực đều đặn ( 60-90 ph cho người cần 

giảm cân hoặc duy trì cân) 

- Chế độ ăn thích hợp:Giảm ăn mỡ bão hòa

- Giữ BMI từ 18,5-24,5

- Huyết áp mục tiêu: < 140/90. Suy thận hay suy tim: < 

130/85. Đái tháo đường: < 130/80

- Kiểm soát lipid máu, ĐTĐ

- …



Chế ñộ dinh dưỡng dựa theo Mediterranean diet

TL : Sacks FM, McManus 

K. In Cardiovascular 

Therapeutics ed. E. 

Antman, Saunders 

2007, 3
rd

ed, p.548
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CHIẾN LƯỢC DỰ PHÒNG

Theo mức độ nguy cơ: cập nhật 2009

 Dừng thuốc lá.

 Hoạt động thể lực đều.

 Điều trị chế độ ăn. Duy trì cân nặng.

 Điều trị HA, kiểm soát Lipid máu.

 Điều trị Statin, Aspirin,

 Ức chế bêta, ACEIs khi có chỉ định.

 Kiểm soát đường huyết.

 TNGS

CAO

 Điều trị chống trầm cảm.

I
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CHIẾN LƯỢC DỰ PHÒNG (tt)

Theo mức độ nguy cơ: cập nhật 2009

 Thuốc lá.

 Hoạt động thể lực đều.

 Điều trị chế độ ăn. Duy trì cân nặng.

 Điều trị HA.

 Kiểm soát Lipid máu.

 TNGS ( +/- )

TB

 Aspirin.

I

IIa
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CHIẾN LƯỢC DỰ PHÒNG (tt)

Theo mức độ nguy cơ: cập nhật 2009

 Thuốc lá.

 Hoạt động thể lực đều.

 Điều trị chế độ ăn. Duy trì cân nặng.

 Điều trị các yếu tố nguy cơ tim mạch khi có chỉ 

định.

 Đánh giá lại nguy cơ mỗi 5 năm

THẤP
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CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ LẮNG NGHE 

CỦA QUÝ ĐỒNG NGHIỆP !
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Hướng dẫn dự phòng bệnh tim mạch ở nữ – Các khuyến

cáo điều trị lipid máu trên lâm sàng

Nồng độ lipid và lipoprotein – nồng độ tối ưu và lối sống

- Nồng độ lipid và lipoprotein ở nữ sau khi điều trị bằng lối sống nên

đạt được: LDL cholesterol < 100 mg/dl, HDL cholesterol > 50 mg/dl, 

triglyceride < 150 mg/dl, và non- HDL cholesterol (tổng tất cả các loại

cholesterol trừ nồng độ HDL cholesterol) < 130 mg/dl (class I, mức B)

- Nếu nữ có nguy cơ cao hoặc tăng cholesterol máu, lượng mỡ bão hòa

trong thức ăn < 7% và cholesterol < 200 mg/ngày (class I, mức B)

Ballantyne.CM: Clinical Lipidology.: A companion to Braunwald’ Heart Disease. 2009: 466



Hướng dẫn dự phòng bệnh tim mạch ở nữ – Các

khuyến cáo điều trị lipid máu trên lâm sàng

Điều trị giảm LDL máu bằng thuốc, nữ nguy cơ cao

Điều trị giảm mỡ máu bằng thuốc đồng thời với lối sống ở nữ có bệnh

mạch vành (class I, mức A) cũng như bệnh tim mạch khác do xơ vữa

hoặc đái tháo đường hoặc nguy cơ > 20%  (class I, mức B) để đạt mức

LDL cholesterol < 100 mg/dl

Khuyến khích giảm mức LDL cholesterol < 70 mg/dl ở nữ có nguy cơ

bệnh mạch vành rất cao và có thể đòi hỏi phải phối hợp thuốc (class 

IIa, mức B)

Ballantyne.CM: Clinical Lipidology.: A companion to Braunwald’ Heart Disease. 2009: 466



Điều trị giảm LDL máu bằng thuốc, nhóm nữ có nguy cơ khác

- Điều trị giảm LDL máu bằng thuốc nếu LDL cholesterol  130 mg/dl 

dù đã điều trị lối sống và nữ có nhiều yếu tố nguy cơ và 10 – 20% 

(class I, mức B)

- Điều trị giảm LDL máu bằng thuốc nếu LDL cholesterol  160 mg/dl 

dù đã điều trị lối sống và nữ có nhiều yếu tố nguy cơ ngay cả khi <10 

% (class I, mức B)

- Điều trị giảm LDL máu bằng thuốc nếu LDL cholesterol  190 mg/dl 

sau khi điều trị lối sống dù có hay không có nguy cơ bệnh tim mạch

hay nguy cơ khác (class I, mức B)

Hướng dẫn dự phòng bệnh tim mạch ở nữ –

Các khuyến cáo điều trị lipid máu trên lâm sàng

Ballantyne.CM: Clinical Lipidology.: A companion to Braunwald’ Heart Disease. 2009: 466



Hướng dẫn dự phòng bệnh tim mạch ở nữ – Các

khuyến cáo điều trị lipid máu trên lâm sàng

Điều trị bằng thuốc cho trường hợp giảm HDL hoặc tăng non – HDL ở nữ nguy

cơ cao

- Điều trị niacin hoặc fibrate khi HDL cholesterol thấp hoặc non –

HDL cholesterol cao ở nữ nguy cơ cao sau khi LDL cholesterol đã đạt

mục tiêu (class IIa, mức B)

Điều trị bằng thuốc cho trường hợp giảm HDL hoặc tăng non – HDL ở nữ nguy

cơ có khác

- Cân nhắc điều trị Niacin hoặc fibrate khi HDL cholesterol thấp hoặc

non – HDL cholesterol cao sau khi LDL cholesterol đã đạt mục tiêu ở

nữ có nhiều yếu tố nguy cơ và 10 % đến 20%  (class IIa, mức B)

Ballantyne.CM: Clinical Lipidology.: A companion to Braunwald’ Heart Disease. 2009: 466



ĐT 

THA 

ở BN 

ĐTĐ

43
Crawford. M: 

Cardiology. 3th 2010



Những bệnh nào cần tầm soát BTM

Kèm YTNC tim mạch khác

Microalbumine niệu vaø bệnh thận mạn

Coù bằng chứng XVĐM ở mạch maùu khaùc

Bệnh đñaùy maét

Bất thường ECG

Bệnh thần kinh tự đñộng

ADA : Standards of Medical care in Diabetes 2008  



Ngăn ngừa biến chứng tim mạch 

do ĐTĐ

Điều trị rối loạn mỡ maùu:

 BN nguy cơ thấp hơn ( <40 tuổi và k có bệnh 

TM), đñiều trị statin khi LDL-C > 100mg% hoặc 

coù nhiều YTNC Tm khaùc

 Điều trị statin cuøng với thay đñổi lối sống bất kể

giaù trị LDL-C luùc ban đñầu:

 BN đñaõ coù bệnh TM

 BN > 40 tuổi có kèm YTNC TM khác

ADA : Standards of Medical care in Diabetes 2008  



Ngăn ngừa biến chứng tim mạch 

do ĐTĐ

Điều trị rối loạn mỡ maùu:

 Người khoâng coù bệnh TM: mục tieâu LDL-C < 

100mg%

 Người coù bệnh TM: LDL-C < 70 mg% ( coù thể

phải duøng liều cao statin )

 Nếu khoâng đñạt đñược mục tieâu: cố gắng giảm 40-

50% giaù trị LDL-C ban đñầu

ADA : Standards of Medical care in Diabetes 2010  



Ngăn ngừa biến chứng tim mạch 

do ĐTĐ

Thuốc chống tiểu cầu

 Aspirin:

 Thứ phaùt cho mọi BN coù bệnh TM

 Tieân phaùt: BN nguy cô TM taêng ( > 10% ): nam > 50 

tuổi, nữ > 60 , kèm hơn 1 YTNCTM chính

 Không dùng cho BN < 30 tuổi vì thiếu nghiên cứu

 Phối hợp với clopidogrel: bệnh tm nặng vaø tiến triển

ADA : Standards of Medical care in Diabetes 2010  



Ngăn ngừa biến chứng tim mạch 

do ĐTĐ
Caùc đñiều trị khaùc

 ở BN ñaõ biết bệnh TM: 

 cho ACEIs ( or ARBs), aspirine, statine đñể giảm nguy cơ

biến cố TM nếu khoâng coù CCĐ

 ở BN sau NMCT: chẹn beta đñể giảm nguy cơ tử vong nếu 

khoâng coù CCĐ

 BN > 40 tuổi với YTNC TM khaùc: cho ACEIs ( or 

ARBs), aspirine, statine đñể giảm nguy cơ biến cố

TM nếu khoâng coù CCĐ

 Đang đñiều trị suy tim: không nên dùng metformin 

vaø thiazolidinedione ( TZD )

ADA : Standards of Medical care in Diabetes 2010  



Chẩn đoán

Thay đổi lối sống + MET 

Thay đổi lối sống + MET + 

Insulin nền

Thay đổi lối sống + MET + SU*

Thay đổi lối sống + MET 

+ Insulin tích cực

Thay đổi lối sống + 

MET+Pioglitazone

Không hạ ĐH

Phù/Suy tim

Mất xương

Thay đổi lối sống + MET+đồng 

vận GLP-1 

Không hạ ĐH

Sụt cân

Buồn nô/nôn

Thay đổi lối sống + 

MET+Pioglitazone+ 

Sulfonylurea*

Thay đổi lối sống + MET + 

Insulin nền

Bước 1 Bước 2 Bước 3

TRỊ LIỆU ĐƯỢC THẨM ĐỊNH ÍT TỐT HƠN

TRỊ LIỆU ĐƯỢC THẨM ĐỊNH TỐT

Nathan MD et al. Diabetes Care,31:1-11, 2008
(*) SU khác ngoài glibenclamide và 

chlorpropamide



MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ LDL-C  theo NCEP-ATP III và ĐỒNG 

THUẬN ACC/ADA 2008 

YTNC khác*:

-ĐTĐ.

- HCCH.

-ACS 

-Nhiều YTNC chính 

nặng

-YTNC chính khó kiểm 

soát

*Antman,.E. Cardiovascular therapeutics. 2007; p: 516.

ADA : Standards of Medical care in Diabetes 2010  

Ở những cá nhân đã điều trị statin nhưng HDL thấp hoặc Non- HDL 

cao thì khuyến cáo phối hợp thuốc Statin với A. Nicotinc hoặc Fibrate  



CASE STUDY

CME 3-2010 / CARDIOSOURCE / ACC-AHA



Bệnh án

- BN nữ 46 tuổi đi tầm soát bệnh vì:

 TG tăng ( 320 mg% ), THA, Tăng dường huyết giới hạn, 

HDL-C < 40 mg %

- TS : THA 15 năm, rối loạn dung nạp đường 1 năm

- TS gia dình: có mẹ bị ĐTĐ type 2 và BMV

- TS xã hội và nghề nghiệp: tăng cân trong 20 năm nay, 

ăn nhiều rau, ít ăn mỡ cá, lười vận động, uống rượu 1 

ly/ng/cuối tuần, thuốc lá 1/2 gói /ng

- Thuốc: lisinopril 10mg, atenolol 50 mg



Bệnh án

HA 144mmHg

BMI 28,8 kg/m
2

Vòng eo : 101cm

XN:

 glucose 118 mg/dl,  

 total cholesterol 261 mg/dl, 

 TG 375 mg/dl, HDL 

 Cholestero l 36 mg/dl, LDL-C 150 mg/dl, non-

HDL cholesterol 225 mg/dl, 

 glycated hemoglobin (HbA1c) 6.4%, 



Theo NCEP ATP III bước tiếp theo 

nào sau đây là thích hợp nhất:

- Sử dụng thang điểm Framingham để tính 

thang điểm nguy cơ tim mạch 10 năm

- Giảm LDL-C < 100mg % và HDL-C < 130 

mg%

- Giảm TG lúc đói < 150 mg%

- Giảm glucose lúc đói < 100 mg%



Trước khi dùng thuốc, bước tiếp 

theo để giảm TG nên làm là: 

- Thay thuốc  hạ áp khác cho atenolol

- Ăn chế độ nhiều rau và trái cây hơn

- Ăn chế độ giảm cân ít calo ( 250-500 Kcal 

ngày )

- Tăng hoạt động thể lực

- Ngừng uống rượu vào cuối tuần



Điều trị

- Nguy cơ theo Framingham là 3%, như vậy, nguy 

cơ của BN dựa trên có > 3 YTNCTM. Nên mục 

tiêu là LDL-C < 130 mg% và HDL-C < 160 

mg%

- Nếu BN thất bại trong việc giảm cân, biện pháp 

nào sau đây là thích hợp:

 Dùng nhóm fibrate ( fenofibrate 160 mg )

 Omega 3: 4g/ng

 Statin ( rosuvastatin 10 mg, hay atovastatin 20 mg )

 Niacin 



BN cần làm thêm trắc nghiệm gì nếu sau 

ĐT, TG và Non- HDL - C còn tăng?

- Không cần làm thêm

- Apo B

- Apo B và đánh giá vôi hóa MV

- Apo B và trắc nghiệm GS

- Apo B, đánh giá vôi hóa MV, trắc nghiệm GS
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CHIẾN LƯỢC DỰ PHÒNG
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